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Rừng đóng vai trò quan trọng đối với nền 

kinh tế Indonesia, bao gồm  nhiều  cánh rừng tự 

nhiên phân bố ngoài đảo. Vào năm 1995, xuất 

khẩu gỗ ván ép và gỗ xẻ, giấy và nguyên liệu 

giấy đã mang lại 10,8% tổng nguồn thu ngoại tệ  

(4,9 tỷ đô la) (Economist Intelligence Unit, 

1996, p. 84, 85). Đánh giá về công ăn việc làm 

trong lĩnh vực lâm nghiệp dao động từ 700.000 

(World Bank, 1995, p. 1) đến 2.500.000 người 

(Ministry of Forestry, 1995, chap. 2, p. 5). Rừng 

nhiệt đới ở Indonesia bao gồm nhiều loài động, 

thực vật và đóng vai trò quan trọng về sinh thái 

đối với toàn cầu, đứng thứ ba sau Brazil và Cộng 

hoà Dân chủ Congo. 

Mặc dù không thể kết luận cụ thể tỷ lệ độ che 

phủ rừng bị mất nhưng tính trung bình hàng năm 

có một triệu hecta rừng trong số 100 triệu hecta 

rừng bị mất (Sunderlin & Resosudarmo, 1996, p. 

1-4). Sự chuyển đổi đất rừng do cho phép mở 

rộng nông nghiệp và sinh kế cho một nhóm dân 

số tăng nhanh đã làm ảnh hưởng tới những lợi 

ích to lớn về kinh tế. Dù sao, trong những năm 

gần đây người ta đã huỷ bỏ sự quay trở lại quá 

trình này vì  đất nông nghiệp được chuyển đổi từ 

đất rừng đang có chất lượng kém. Bên cạnh đó, 

sinh kế của người dân sống dựa vào rừng  đang 

bị suy giảm và nguồn lợi ngoại tệ có được từ 

rừng đang bị mất dần. Ngoài ra, tỷ lệ xói mòn 

đất, lắng đọng bùn, sự phá huỷ thác nước và sự 

đe doạ đối với đa dạng sinh học ngày càng tăng. 

Nguyên nhân của việc phá rừng ở Indonesia 

được đưa ra trong một loạt các nghiên              

cứu   (Amelung   &   Diehl;   Boenyamin,   1991;  

 

 

 

Kartasubrata, 1993; Nasendi, 1996; World Bank, 

1990) bao gồm những thảo luận về các chủ đề: 

gia tăng dân số và di cư (gồm cả sự di trú); thói 

quen tàn phá của “những người canh tác nương 

rẫy” ; việc khai thác gỗ; mở rộng canh tác nông 

nghiệp và trồng rừng; xây dựng đường sá; những 

thiếu sót trong lĩnh vực lâm nghiệp và các chính 

sách; các mối quan tâm về chính trị và sự phát 

triển kinh tế nói chung. 

Những nghiên cứu (Barbier, Bockstel, 

Burgess, & Strand, 1993; Fraser, 1998; 

Government of Indonesia/ Food and Agriculture 

Organization of the United Nations [GOI/ FAO], 

1990) đã phàn nàn rằng sự gia tăng dân số là 

biến số quan trọng nhất để giải thích cho vấn đề 

phá rừng ở Indonesia. ở một mức độ của phân 

tích, lời giải thích này đã trở nên nổi tiếng. Dân 

số của Indonesia tăng vào khoảng 40 triệu từ 

năm 1900 (Hugo, 1997, p. 77) tới 200 triệu vào 

năm 1997. Diện tích đất nông nghiệp đã tăng 

nhanh trong mối tương quan với sự gia tăng dân 

số dẫn tới sự suy giảm độ che phủ của các khu 

rừng nguyên sinh. Dù sao, giải thích việc phá 

rừng bằng “ thuyết Man-tuýt mới”  (neo- 

Malthusian) là bóp méo và sai sự thật vì đã dựa 

trên một quan điểm không hoàn chỉnh và sai lầm 

về vai trò của dân số trong việc phá rừng. Điều 

này đã xói  mòn những nỗ lực giải quyết vấn đề 

phá rừng. 

Bài báo này đánh giá tính hợp lý của “ thuyết 

Man-tuýt mới”  chống lại bằng chứng của “ thuyết 

phi Man-tuýt”  (non - Malthusian) về những 

nguyên nhân của việc mất độ che phủ rừng ở 

Indonesia. Mục đích là để xác định sự đánh giá 

tương đối của hai phương pháp tiếp cận và sự 

hiểu biết tốt hơn về tiềm năng của các giải pháp 

đối với việc phá rừng không phù hợp. Điều này 

có thể đạt được bằng việc xem xét tóm tắt cơ sở 

Dân tộc học 

 
nước   ngoài 

* Bài do các tác giả gửi cho Tạp chí Dân tộc học, với 
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lý thuyết  đối với việc giải thích về “ thuyết Man-

tuýt mới”  và “ thuyết phi Man-tuýt” . Dùng 

“ thuyết Man-tuýt mới”  để giải thích cho việc phá 

rừng ở Indonesia sẽ được trình bày và phân tích 

một cách sơ bộ trước khi đưa ra chứng cứ đối với 

lời giải thích về “ thuyết phi Man-tuýt” . Cuối 

cùng, là nêu lên kết luận và đề cập đến các chính 

sách nhằm làm giảm sự phá rừng ở Indonesia. 

Khung lý thuyết 

Đã có một cuộc tranh cãi kéo dài rất lâu trong 

tài liệu về môi trường liên quan đến vai trò của 

sự phát triển dân số trong mối quan hệ với các 

nguồn tự nhiên và hạnh phúc của con người. 

“Thuyết Man-tuýt mới”  lập luận rằng sự phát 

triển dân số theo cấp số nhân là nguyên nhân sâu 

xa của sự thiếu hụt về lương thực (ví dụ, Erlich 

1968; Kellman 1987) hay sự thiếu hụt về lương 

thực và các vấn đề mang tính môi trường nói 

chung (ví dụ., Brown 1995) 1. Niềm tin này nhìn 

chung dựa trên giả thuyết rằng sự gia tăng dân số 

là một biến số độc lập, có những ảnh hưởng tiêu 

cực tới các biến số khác. 

“Thuyết phi Man-tuýt”  có một cái nhìn ít bi 

quan về mối quan hệ của sự phát triển dân số đối 

với các nguồn và sự có sẵn về lương thực (eg., 

Dyson, 1994; Simon, 1994). Một biến số của 

“ thuyết phi Man-tuýt”  (e.,g, Mamdani, 1972) 

bao gồm các yếu tố như là phân tầng kinh tế và 

mức độ phát triển dân số  có sự ảnh hưởng quyết 

định đối với tỷ lệ tăng dân số, vì thế dân số 

không thể được xem là một biến số độc lập. Có 

quan niệm khác (e.g., Simon, 1981, 1994) coi sự 

phát triển dân số như là một động lực mạnh mẽ, 

tuy nhiên vẫn có thể làm giảm sự khan hiếm 

nguồn tài nguyên bằng cách nâng cao sáng tạo 

của con người, sự cải tiến kỹ thuật, việc bảo tồn 

và khả năng thay thế nguồn tài nguyên. 

Sự phân chia về lý thuyết giữa “ thuyết Man-

tuýt mới”  và “ thuyết phi Man-tuýt”  được quan 

sát trong tài liệu về phá rừng nhiệt đới. Những 

tác giả tán thành “ thuyết Man-tuýt mới”  có thể 

kể đến như Allen và Barnes (1985), Russell 

(1988), Rudel (1989) và South (1995); còn các 

tác giả ủng hộ “ thuyết phi Man-tuýt”  là 

                                                      
1 Thông tin thêm về sự khác biệt giữa “ thuyết Man-

tuýt”   và “ thuyết phi Man-tuýt” , xem Humphrey và 
Buttel (1982, p. 76). 

Lohmann (1993), Jarosz (1993) và Agrawal 

(1995). Điều quan trọng là những vấn đề chính 

về lý thuyết (cho dù được nói thẳng hay ngụ ý) 

và các mô hình thảo luận nằm đằng sau những 

vấn đề  này cần được hiểu một cách rõ ràng, vì 

chúng có thể ảnh hưởng tới các chính sách nhằm 

tập trung giải quyết các nguyên nhân phá rừng. 

Giải thích của “ thuyết Man-tuýt mới”   

Fraster (1998) và Sutter (1989) là hai người 

ủng hộ “ thuyết Man-tuýt mới”  để giải thích cho 

việc mất đi độ che phủ rừng ở Indonesia. Những 

nghiên cứu này là quan trọng vì họ ủng hộ cho 

chính sách vốn tồn tại từ lâu của chính phủ 

Indonesia, rằng các tiểu chủ, đặc biệt là những 

người canh tác nương rẫy là nguyên nhân gây 

nên sự khó khăn đối với việc quản lý và bảo tồn 

rừng. Chính phủ đã cố gắng chuyển đổi những 

người canh tác nương rẫy sang định canh (Dove, 

1985) và trong những năm gần đây còn cố gắng 

di chuyển họ khỏi những khu vực có rừng. 

Fraster (1998) cho rằng sự gia tăng của mật 

độ dân số là cách giải thích chính cho việc phá 

rừng ở Indonesia (p.144). Số liệu về mật độ dân 

số ở  các tỉnh của Indonesia đưa ra một mối quan 

hệ đảo ngược đối với độ che phủ của rừng (Bảng 

1). Fraster cho rằng cứ 1% dân số tăng thì độ che 

phủ của rừng bị giảm từ 0,15% tới 0,40%; nếu số 

liệu về Java bị loại trừ, thì người ta sẽ đưa ra 

những tỷ lệ cao hơn. Với tỷ lệ tăng dân số trung 

bình hàng năm là 3% của những người dân ngoài 

đảo, tỷ lệ độ che phủ của rừng bị mất đi có thể 

được tính ra là 1% (Fraster, 1998, p. 137, 144). 

Fraser cho rằng tỷ lệ độ che phủ của rừng bị mất 

đi này tương ứng với đánh giá của GOI/FAO’s 

(1990) vào khoảng 1 triệu hecta rừng sẽ bị mất đi 

hàng năm (p. 144). 

Bảng 1: Mật độ dân số và tỷ lệ độ che phủ 

rừng ở cấp tỉnh của Indonesia vào năm 1982  

Tỉnh 
Mật độ dân số                 

(n g­êi /km2) 

Độ che phủ 

của rừng (%) 

Irian Jaya 4 84 

East Kalimantan 6 85 

Central 

Kalimantan 

7 73 

West Kalimantan 18 59 

Central Sulawesi 20 64 

Maluku 22 81 

Riau 25 62 
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Southeast 

Sulawesi 

27 65 

Jambi 29 52 

Bengkulu 42 57 

South Sumatera 45 33 

D.I.Aceh 50 79 

South Kalimantan 58 49 

West Sumatera 84 61 

North Sulawesi 85 60 

South Sulawesi 101 46 

North Sumatera 123 39 

Lampung 145 18 

East Java 632 23 

West Java 680 17 

Central Java 760 15 

Nguồn: Fraser (1998). Được in lại với sự cho phép 

của Kluwer Academic Publishers. 

Những tính toán của Sutter (1989, p. 13-14) 

được sử dụng như là cơ sở để GOI/ FAO (1990, 

chap. 2, p. 37-38) đánh giá rằng trong giai đoạn 

từ năm 1982-1990 độ che phủ rừng bị mất đi 

hàng năm trung bình khoảng từ 906.400 ha đến 

1.314.700 hecta. Số liệu trước đây chỉ ra rằng độ 

che phủ rừng mất đi hàng năm ở các đảo ngoài 

khơi không tính đến những cánh rừng đã bị mất 

trong vụ cháy rừng ở phía Đông  Kalimantan 

trong năm 1982-1983. Số liệu sau này đề cập đến 

độ che phủ rừng bị mất đi trong cả nước có tính 

đến những cánh rừng bị mất đi trong vụ cháy 

rừng vào những năm 1982-1983. Về cơ sở của 

mối quan hệ đảo ngược được thừa nhận giữa tỷ lệ 

về mật độ dân số và độ che phủ rừng, Sutter 

(1989) sử dụng số liệu về tăng dân số ở cấp tỉnh 

trong thời gian từ 1982-1990 để phân chia vùng 

có độ che phủ rừng bị mất theo quan sát ở cấp 

quốc gia giữa các tỉnh khác nhau và đưa ra một 

khuynh hướng về sự phá rừng trong những năm 

tiếp theo (p. 101-154). 

Mặc dù có mối quan hệ số học giữa sự gia 

tăng về  mật độ dân số ngoại ô  và độ che phủ 

rừng bị chuyển dời, Fraser (1998) và Sutter 

(1989) đã chỉ ra rằng có một số biện pháp trực 

tiếp đáng lưu ý liên quan tới lời giải thích rằng 

dân số là nguyên nhân chính gây ra phá rừng. 

Trước tiên, không có biến số nào được coi 

quan trọng hơn biến số về dân số. Sự tương quan 

giữa mật độ dân số và độ che phủ của rừng được 

đưa ra có nghĩa là các yếu tố phi dân số cần được 

tính đến. Fraser (1998) cho rằng việc đốn gỗ có 

những ảnh hưởng nhất định đối với việc phá rừng 

nhưng coi nó như là yếu tố không logic khi so 

sánh với mật độ dân số (p.144). ông muốn ám 

chỉ tới sự ảnh hưởng của đô thị hoá đối với độ 

che phủ của rừng, những thay đổi về cách thức di 

cư trong nội địa và sự thâm canh trong nông 

nghiệp nhưng cũng bình luận rằng những ảnh 

hưởng này chưa được người ta nhận ra (p. 148). 

Sutter (1989) không đề cập đến yếu tố nào khác 

ngoài mật độ dân số trong phân tích của ông. 

Thứ hai, mật độ dân số chỉ được coi như là 

một biến số độc lập. Không có sự bình luận nào 

về các biến số độc lập khác (ví dụ như sự phát 

triển của kinh tế) có thể ảnh hưởng tới mật độ 

dân số và vì thế có thể ảnh hưởng tới độ che phủ 

của rừng. 

Thứ ba, có giả thuyết cho rằng mật độ dân số 

tăng nhanh làm mất đi độ che phủ của rừng, 

nhưng chưa được chứng minh. Có một giả thuyết 

khác lại cho rằng độ che phủ của rừng bị mất vì 

nhiều lý do (ví dụ như từ việc xây đường hay 

phát rừng để xây dựng các nông trường) dẫn tới 

mật độ dân số tăng, làm đảo lộn một loạt những 

nguyên nhân được đưa ra. 

Thứ tư, giải thích của họ có khuynh hướng 

không làm rõ sự khác biệt giữa các chủ đất nhỏ. 

Đây là một giả thuyết sai lầm vì người ta biết 

rằng một số loại chủ đất nhỏ  có vai trò lớn trong 

bảo tồn và quản lý rừng bền vững, trong khi các 

loại chủ đất khác thì không (Suderlin 1997). Vì 

thiếu hiểu biết về sự phân bố của các loại chủ đất 

nhỏ, nên không thể có một đánh giá tin cậy về 

vai trò của các chủ đất nhỏ trong việc phá rừng. 

Chứng cớ của “ thuyết phi Man-tuýt”  

Sự giải thích về việc phá rừng ở Indonesia 

được tập hợp trong tranh luận về sự chệch hướng 

của “ thuyết Man-tuýt” . Sự giải thích này có ba 

điểm như sau: Thứ nhất, dân số không phải là 

biến số độc lập và nó cũng không thể được xem 

như biến số độc lập. Thứ hai, dường như độ che 

phủ của rừng bị mất đi (bắt nguồn từ các hoạt 

động phát rừng- lấy đất thâm canh- tăng thu 

nhập với qui mô lớn) dẫn tới sự gia tăng dân số 

trong một vùng nhất định. (Điều này đã làm đảo 

lộn giả thuyết cho rằng sự gia tăng dân số dẫn 

đến việc phát rừng để lấy đất). Thứ ba, một giải 
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thích của “ thuyết phi Man-tuýt”  có khuynh 

hướng coi các chủ đất nhỏ như là yếu tố phát 

sinh. (Điều này ngược với khuynh hướng của 

những người theo thuyết Man- tuýt, cho rằng 

những chủ đất nhỏ như là một nhóm không xác 

định). 

Có thể tóm tắt lập luận của “ thuyết phi Man-

tuýt” , bao gồm 5 lĩnh vực: a. Sự chuyển cư từ 

nông thôn ra thành phố ứng phó với sự phát triển 

kinh tế, vì thế làm giảm sức ép lên những khu 

vực có rừng. b. “  Các yếu tố đẩy” , như là sự đảo 

lộn về đất nông nghiệp ở Java, có thể sự thay thế 

- lao động có ảnh hưởng tới những thay đổi về kỹ 

thuật ở Java và sự chuyển cư 2 thất bại tại những 

hòn đảo ngoài khơi; c. “  Các yếu tố kéo”  như là 

phát triển đường xá, những ảnh hưởng của sự di 

trú chính thức  chống lại sự di trú tự phát, và 

những cơ hội có việc làm nhất định ở vùng nông 

thôn; d. Sự gia tăng của xuất nhập khẩu và sự 

tiêu thụ  gỗ và các sản phẩm nông nghiệp của 

một nguời dân; và e. Việc đào vàng, than, phát 

triển nông trường và đốn gỗ có ảnh hưởng trực 

tiếp và gián tiếp tới độ che phủ của rừng. 

Di trú từ nông thôn ra thành thị 

Vào những năm 1990, khu vực nông nghiệp ở 

Indonesia đã phát triển trong những lĩnh vực nhất 

định, nhưng phát triển chậm hơn các lĩnh vực 

công nghiệp và kinh tế khác ở khu vực đô thị. Tỷ 

lệ dân số sống ở khu vực đô thị đã tăng từ 22,4% 

vào năm 1980 lên tới 30,9% vào năm 1990. 

Trong thời kỳ này, gia tăng dân số trung bình 

hàng năm đã đạt tới 5,4% ở vùng thành thị và 

0,8% ở vùng nông thôn (Economist Intelligence 

Unit, 1996, p. 24). 

Nếu số liệu cấp tỉnh về sự gia tăng dân số ở 

Indonesia không làm thỏa mãn các thành phần ở 

thành thị và nông thôn (xem bảng 2), cách thức 

của Fraser (1998) để tính sự mất đi của rừng 

cũng được yêu cầu đưa vào phần câu hỏi. Các giả 

thuyết của Fraser đưa ra là tính trung bình hàng 

năm dân số tăng 3% ở ngoài đảo thì tỷ lệ độ che 

phủ của rừng bị mất tương ứng là 1% (p.37). Nếu 

tỷ lệ tăng dân số này là 3% là không thoả mãn, 

chúng ta có thể thấy rằng trong những năm 1980 

                                                      
2 Sự di trú là một chương trình của chính phủ tài trợ 

cho những người dân ở nơi có mật độ dân số cao 
như ở đảo Java và Bali tái định cư ở những đảo 
ngoài khơi có mật độ dân số thấp. 

tỷ lệ tăng dân số ở khu vực thành thị là 5,49% và 

tỷ lệ này ở khu vực nông thôn ở ngoài đảo là 

1,80% (xem bảng 2). 

Theo như các con số trong cuộc  điều tra về 

dân số, tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm đã 

giảm từ 1,69% trong thời kỳ 1971-1980 xuống 

0,79% trong thời kỳ 1980-1990, và tỷ lệ tăng dân 

số ở đô thị hàng năm trung bình đã giảm từ 

5,23% trong giai đoạn 1971-1980 xuống 5,36% 

trong giai đoạn 1980-1990 (xem bảng 2). Những 

số liệu này phải được giải thích một cách cẩn 

thận vì những định nghĩa về dân số thành thị và 

nông thôn trong cuộc điều tra dân số vào năm 

1971 khác với định nghĩa trong cuộc điều tra dân 

số vào năm 1980 và 1990 3. Mặc dù những sự 

khác biệt này mang tính định nghĩa, các khuynh 

hướng chung của sự gia tăng dân số và tăng sự 

gia tăng dân số đô thị có thể được thừa nhận một 

cách tự tin. 

Trong thời kỳ 1971-1980, tỷ lệ gia tăng dân 

số nông thôn trung bình hàng năm đã vượt qua tỷ 

lệ gia tăng dân số đô thị trung bình hàng năm 

của 13 tỉnh trong tổng số 27 tỉnh (bảng 2). Trong 

thời kỳ 1980-1990, tỷ lệ gia tăng dân số nông 

thôn trung bình hàng năm đã vượt qua tỷ lệ gia 

tăng dân số đô thị trung bình hàng năm trong 

duy nhất một tỉnh (Lampung) (bảng 2). Trong tất 

cả các tỉnh trừ Riau, West Kalimantan, va Irian 

Jaya, tỷ lệ gia tăng dân số nông thôn trung bình 

hàng năm giảm từ những năm 1971-1980 tới 

những năm 1980-1990. Trong tất cả các tỉnh trừ 

Nam Sumatera, Riau, Lampung, và West 

Kalimantan, tỷ lệ gia tăng dân số đô thị trung 

bình hàng năm đã gia tăng từ  những năm 1971-

1980 tới những năm 1980- 1990 (xem bảng 2). 

Điều này đang thúc đẩy việc đưa ra kết luận 

dựa trên cơ sở về số liệu mà sức ép dân số đô thị 

                                                      
3 Trong cuộc điều tra dân số vào năm 1971, tất cả 

những thành phố tự trị và thị trấn huyện đều được 
phân loại là thành thị, cũng như những làng có hơn 
50% dân số có việc làm ngoài nông nghiệp và ít 
nhất có ba hoặc hơn ba điều kiện của thành thị như 
bệnh viện, trường học và nước máy. Tất cả những 
vùng này đều được phân loại là nông thôn. Trong 
cuộc điều tra dân số năm 1980 và 1990, một làng có 
mật độ dân số ít nhất là 5.000 người/km2, ít hơn 
25% hộ gia đình làm nông nghiệp, và có ít nhất có 
tám điều kiện của đô thị ở trong làng thì được phân 
loại là thành thị (Tjondronegoro, Soejono, & 
Hardojono, 1996, p. 106- 107). 
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trong các vùng có rừng đang giảm ở một số tỉnh 

có rừng quan trọng tại Indonesia, bao gồm Jambi 

và miền Trung, Nam và East Kalimantan. Thực 

tế, như Hugo (1997) đã chỉ ra rằng “Người ta dự 

đoán rằng lực lượng lao động ở Indonesia sẽ bắt 

đầu giảm  vào những năm cuối của giai đoạn 

1990 và hiện tượng giảm này đã xuất hiện ở một 

số tỉnh”  (p. 94). Có thể là chủ quan khi đưa ra 

giả thuyết rằng sự chuyển đổi này làm giảm sức 

ép lên các khu rừng vì ít người biết đến mối quan 

hệ giữa mật độ dân số đối với độ che phủ rừng. 

Khuynh hướng làm giảm sự phát triển của dân số 

nông thôn, tuy nhiên, đã làm tổn hại tới uy tín 

của thuyết Man-tuýt mới. Đưa ra quan điểm về 

dân số nông thôn phát triển chậm, cũng có nghĩa 

là thừa nhận việc giảm áp lực đối với độ che phủ 

của rừng. Ngược lại, cũng có những bằng chứng 

về tác động của yếu tố dân số (e.g., World 

Bank), dù đó chỉ là giai thoại, khiến cho độ che 

phủ rừng tự nhiên ở Indonesia đã giảm trong hai 

thập kỷ qua. 

Các yếu tố đẩy 

Giả thuyết của “ thuyết Man-tuýt mới”  về việc 

phá rừng ở Indonesia là người dân đang bị “đẩy”  

ra khỏi đảo Java và tiến về những vùng có rừng 

ngoài đảo vì mật độ dân số ở đảo Java đã đạt tới 

giới hạn sức chứa của nó. Có một bằng chứng để 

hỗ trợ giả thuyết này. Vào năm 1995, với mật độ 

870 ng­êi/km2 (Biro Pusat Statistik, 1996, p. 

37), “Java là nơi có mật độ dân số đông nhất trên 

thế giới. Không có “biên giới dành cho nông 

nghiệp”  và rất hiếm đất chăn nuôi, trồng trọt. 

Hơn 1,6 triệu gia đình đã di trú ra các đảo trong 

khoảng thời gian từ 1969-1994 bằng các chương 

trình được hỗ trợ và không được hỗ trợ 

(Departemen Transmigrasi dan Pemukiman 

Perambah Hutan R.I. [ DTPPH], 1996, p. 104). 

Các cuộc điều tra dân số đã chỉ ra rằng cho tới 

cuối những năm 1990 đã có những cuộc di cư ra 

khỏi đảo Java (Alatas, 1994, p. 9, 36,38; Hugo, 

1997, p. 85). 

Bảng 2: Sự gia tăng dân số ở thành thị và nông thôn ở Indonesia 1971-1980, 1980-1990 

           (tính theo %) 

Địa phương 
Sự gia tăng ở nông 

thôn 1971-1980 

Sự gia tăng ở nông 

thôn  1980 -1990 

Sự gia tăng ở 

thành thị 1971-

1980 

Sự gia tăng ở 

thành thị  1980 -

1990 

Sumatera 3,10 1,88 4,46 5,42 

D.I.Aceh 3,07 1,92 1,85 8,74 

N.Sumatera 1,49 0,61 6,83 5,51 

W. Sumatera 2,83 0,71 -1,14 6,43 

Riau 1,14 3,55 11,64 5,94 

Jambi 6,54 2,28 -5,10 9,0 

S.Sumatera 3,61 2,82 2,65 3,79 

Bengkulu 4,74 3,04 1,95 12,73 

Lampung 5,49 2,65 8,61 2,62 

Java + Bali 1,01 0,12 5,87 5,31 

DKI Jakarta ‘ ’  ‘ ’  ‘ ’  3,08 

W.Java 1,51 0,67 8,87 7,78 

C. Java 0,61 0,10 8,12 4,93 

D.I Yogyakarta 0,32 -2,77 4,52 7,86 

E. Java 0,80 0,05 4,95 4,54 

Bali 1,08 -0,3 6,38 7,29 

Nusa Tenggara 2,92 1,62 7,46 5,57 

W.Nusa Tenggara 1,63 1,76 8,85 4,26 

E.Nusa Tenggara 1,75 1,35 5,27 6,12 

E. Timor ‘ ’  2,18 ‘ ’  ‘ ’  

Kalimantan 3,04 2,26 2,81 5,69 

W. Kalimantan 1,80 2,29 5,44 4,43 

C. Kalimantan 4,23 3 -1,26 9,58 

S. Kalimantan 2,97 1,56 -0,3 4,78 

E. Kalimantan 5,99 2,78 5,43 6,55 
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Sulawesi 2,29 1,09 1,86 5,26 

N. Sulawesi 2,72 0,84 0,62 4,76 

C. Sulawesi 3,74 1,98 5,18 9,31 

S. Sulawesi 1,74 0,65 1,71 4,4 

S.E. Sulawesi 2,86 2,75 6,02 10,06 

Province     

Maluku 3,22 1,79 0,62 8,71 

Irian Jaya 1,33 3,56 5,17 5,23 

Maluku and     

Irian Jaya 2,40 2,54 3,14 6,72 

Sumatera,     

Kalimantan,     

Sulawesi, Maluku,     

and Irian Jaya 2,86 1,80 3,60 5,49 

Indonesia 1,69 0,79 5,23 5,36 

Nguồn: Biro Pusat Statistik (1971); World Bank (1996). Đã được phép công bố lại. 

Dù sao, sức ép dân số có thể là một lý do 

quan trọng để di cư tới những vùng có rừng 

ngoài đảo, nhưng nó không phải là yếu tố đẩy 

duy nhất. Trong lĩnh vực này chúng tôi xem xét 

ba yếu tố đẩy khác, đó là: sự chuyển đổi đất 

nông nghiệp ở đảo Java, sự thay đổi về kỹ thuật 

đã làm thay đổi khả năng lao động trong nông 

nghiệp, và những cuộc di trú thất bại ra các đảo 

ngoài khơi. 

Sự gia tăng của những người không có đất ở 

đảo Java không phải chỉ do sức ép về dân số mà 

còn do giá trị của đất tăng lên như một tài sản có 

giá trị (Tjondronegoro, Soejono & Hafjono, 

1996, p. 154). Theo cuộc điều tra nông nghiệp 

1993, có khoảng 500.000 ha đất sản xuất nông 

nghiệp được chuyển đổi thành đất ở, cơ sở hạ 

tầng và các khu công nghiệp vào thời kỳ 1983- 

1993 4. 

Sự thay đổi về kỹ thuật trong nông nghiệp ở 

Java có thể tạo điều kiện cho việc di cư. Một số 

số liệu cho thấy khả năng ảnh hưởng của việc 

thay thế lao động. Ví dụ, Nayor (1992) tuyên bố 

rằng có sự thay thế lao động tiềm năng to lớn 

trong nền kinh tế lúa của Java (p. 84). Máy móc 

có thể làm giảm hơn một nửa đầu vào của lao 

động nam giới cho việc làm đất, và những máy 

tuốt lúa cũng làm giảm đầu vào lao động của nữ 

giới. Việc sử dụng thuốc diệt cỏ kết hợp trong 

khi gieo hạt trực tiếp và những hệ thống canh tác 

lúa với cơ khí hoá có thể làm giảm một phần ba 

                                                      
4 From Pribadi, Kompas, January 13, 1997, p. 17. 

lao động (Naylor, 1992, p. 84). Sự chấp nhận 

thuốc diệt cỏ kết hợp với lúa trồng trực tiếp bằng 

một hệ thống máy móc có thể làm giảm hơn một 

nửa số giờ lao động so với việc sản xuất lúa 

không có máy móc (Nayor, 1992, p. 85). Điều 

này được thể hiện bằng việc mất 5,7 triệu việc 

làm hàng năm trong lĩnh vực sản xuất lúa ở Java 

(Nayor 1992, p. 85). 

Dù sao, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng 

việc tạo ra việc làm đã bù đắp những ảnh hưởng 

giảm việc làm trong những hệ thống đa canh 

mùa vụ của những giống lúa mới (Booth, 1998, 

trang 180) 5. Manning (1998) đòi hỏi một sự 

không thay đổi hay tăng việc sử dụng lao động 

trong nền sản xuất lúa ở vùng nông thôn của Java 

theo như sự giới thiệu về những giống mới năng 

suất cao (p. 31). 

Những ảnh hưởng của việc thay đổi kỹ thuật 

trong nông nghiệp dẫn tới sự thay đổi lao động 

đã làm xói mòn “ thuyết Man-tuýt mới”  vì những 

ảnh hưởng này hàm ý một sự rạn nứt  trong việc 

đưa ra giả thuyết về mối quan hệ giữa mật độ và 

áp lực dân số lên những vùng vẫn còn rừng. 

Sức ép lên những cánh rừng còn lại ngoài đảo 

là kết quả không chỉ do mật độ dân số cao ở Java 

mà còn do việc lập những kế hoạch di cư không 

phù hợp. Trong vấn đề này, sự thất bại của những 

cuộc chuyển cư là một yếu tố “đẩy”  đẩy đi một 

phần những người tham dự vào cuộc di cư đến 

                                                      
5 Originally from Montgomery (1975, p. 231). 
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những vùng có rừng. Do thiếu thu nhập, một số 

người dân di cư đã phá rừng ở quanh nơi họ cư 

trú để mở rộng diện tích đất canh tác (Abdullah, 

1993, p. 49; Holden & Hvoslef, 1995, p. 115). 

Phần lớn những thất bại này bắt nguồn từ việc 

đất bạc màu và những đặc trưng không phù hợp ở 

những vùng này (Hardjono, 1986; Holden & 

Hvoslef, 1995; Scrett, 1986; Titus, 1992). Việc 

lập kế hoạch không phù hợp đã góp phần gây 

nên khó khăn này. Do chương trình được định 

hướng từ giai đoạn đầu, “các vùng đã được chọn 

và phát quang - như là - bạn - có cơ sở để tiến 

hành”  (Hardjono, 1986, p. 33; World Bank, 

1988, p. xx). Một dự báo đưa ra là có khoảng 

300.000 hộ gia đình sống trong những khu vực 

không có khả năng duy trì những nhu cầu của họ 

về sinh thái. 

Những yếu tố kéo 

Người dân chuyển tới  những vùng có rừng ở 

ngoài đảo không chỉ do sức ép dân số của mật độ 

dân số ở Java và Bali và các yếu tố “  đẩy”  khác 

mà còn do những thay đổi về cơ sở hạ tầng và 

kinh tế ở các đảo ngoài khơi trong những năm 

gần đây làm cho những khu vực có rừng (hay 

những khu vực có rừng trước đây) trở thành nơi 

đến hấp dẫn. Một trong số những thay đổi này là 

việc xây dựng những con đường kết hợp với sự di 

cư và bòn rút gỗ, ảnh hưởng của những cuộc 

chuyển cư chính thức tới cuộc chuyển cư tự phát 

và một loạt các cơ hội kinh tế mới trong những 

vùng nông thôn. 

Việc xây dựng những con đường đi qua và 

gần những khu vực có rừng ở ngoài đảo xa đã 

gây sức ép trực tiếp lên những cánh rừng bằng 

cách chiếm làm thuộc địa, bằng cách tạo điều 

kiện để tiếp cận được với đất nông nghiệp mới và 

bằng sự vận chuyển những lương thực dư thừa tới 

những khu chợ xa. Vào những năm 1992-1993, 

có khoảng 55.000 km đường và 69 km cầu đã 

được xây dựng cùng với các chương trình di cư 

(DTPPH, 1993, p. 11). Đây là một phần tư trong 

tổng số 236.883 km đường được xây dựng ngoài 

đảo Java và Bali do nhà nước, các tỉnh, các cơ  

quan và các thành phố tự trị thực hiện vào cuối 

năm 1993  6. Cùng thời điểm này, có khoảng 

38.000 km đường đã được xây dựng dọc theo 19 

                                                      
6 Rút ra từ Biro Pusat Statistik (1995, p. 24-35). 

tỉnh với mục đích khai thác gỗ (Dephut, 1995, p. 

25)7. 

Có một bằng chứng cho thấy rằng những con 

đường này đã tạo điều kiện cho những cuộc 

chiếm đất tự phát. Người ta đã quan sát thấy ở 

Đông Nam châu á, và trong những khu rừng ẩm 

ướt nói chung, việc chặt gỗ để lấy đất nông 

nghiệp xảy ra thường xuyên (Grainger, 1993, p. 

70; Kummer & Turner, 1994). Tại East 

Kalimantan, những người dân di cư đã chuyển 

đổi rừng bằng cách tiếp cận những khu rừng này 

thông qua việc thành lập những con đường để 

đốn gỗ, và việc chuyển đổi rừng được hậu thuẫn 

vì những cây gỗ có bán kính lớn đã bị đốn và 

chuyển đi (Vayda & Sahur, 1985, p. 99). Có thể 

là sự ảnh hưởng này đã được phóng đại vì những 

người tái định cư tự phát có khuynh hướng ở 

những khu vực gần chợ và không phá những khu 

rừng gần chợ (Potter, 1996, p. 25). 

Những chương trình chuyển cư thường xuyên 

của Indonesia được tiến hành trong một thời gian 

dài “có sức hấp dẫn lớn”  đối với những người di 

cư tự phát (“ thông thường”  những người di cư 

nhận được toàn bộ sự hỗ trợ của chính phủ, trong 

khi ngược lại, “những người di cư tự phát”  chỉ 

nhận được một phần hoặc không nhận được sự 

hỗ trợ nào)7. Những người di cư tự phát thường ở 

gần khu vực của những người di cư theo chương 

trình, vì họ có thể được hưởng lợi từ cơ sở hạ 

tầng, dịch vụ bao gồm đường xá, chợ, trường 

học, các cơ sở y tế (Smith & Bouvier, 1993, p. 

133). Có một sự không rõ ràng đáng lưu ý về số 

người di cư tự phát đến các đảo xa. Vào năm 

1987, chỉ có 8,5% các gia đình di cư tự phát 

(Regional Physical Planning Programme for 

Trasmigration, 1990, p. 211). Ngân hàng Thế 

giới (1988) nói rằng tỷ suất của những người di 

trú tự phát và những người di trú theo chương 

trình là vào khoảng 1/1 trong thời kỳ thuộc địa 

(p. 75-76). Whiten (1987) nói rằng tỷ lệ giữa 

những người di trú tự phát và những người di trú 

                                                      
 
7 Thuật ngữ “  tự phát”  ám chỉ việc thiếu sự lập kế 
hoạch và vì thế nó không phù hợp. Phần lớn các gia 
đình được lập kế hoạch cho sự di chuyển của họ rất 
công phu vì thế họ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ, một 
phần, hay không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. 
Chúng tôi sử dụng thuật ngữ miễn cưỡng đểphân biệt 
với thuật ngữ tự phát được dùng trong các cuộc thảo 
luận. 
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theo chương trình có thể là 2/3 trong những vùng 

nhất định (p. 242). 

Một số gia đình chuyển ra sống ở những vùng 

gần rừng ngoài đảo vì nhiều lý do, trong đó chủ 

yếu là do ở đó có nhiều cơ hội làm kinh tế chứ 

không phải họ có nhu cầu chạy trốn khỏi sự 

nghèo khổ ở Java và Bali. Mặc dù những cơ hội 

kinh tế này là ít, nhưng rất quan trọng bởi vì họ 

có khả năng hình thành việc sản xuất và sử dụng 

đất mà  sự thâm canh mang tính lợi nhuận có ảnh 

hưởng mạnh mẽ tới những cánh rừng (xem 

những cuộc thảo luận dưới đây). Một trong số 

những công việc được thuê là lực lượng lao động 

có kỹ năng trong khai thác gỗ tự nhiên, trong 

trồng rừng và các hoạt động đào mỏ. 

Sự gia tăng xuất khẩu, sản xuất và  tiêu thụ 

“Thuyết Man-tuýt mới”  đưa ra giả thuyết 

rằng sức ép đối với những cánh rừng còn lại là 

cân xứng với con số những người sống ở vùng 

nông thôn. Một hệ quả của giả thuyết này là  nhu 

cầu của mỗi người đối với các sản phẩm của 

rừng và đối với các sản phẩm của đất rừng trước 

đây là bất biến. 

Chúng ta đều biết rằng có một sự gia tăng lớn 

trong những năm gần đây trong nhu cầu của 

người dân nội địa và nhu cầu quốc tế đối với các 

sản phẩm rừng và các sản phẩm từ đất rừng trước 

đây của Indonesia. Ví dụ, sản xuất khai thác gỗ 

đã tăng từ 11 triệu m3 vào năm 1970 (Potter, 

1991, p. 183)  lên  khoảng 40 triệu m3 vào giữa 

những năm 1990 (World Bank, 1995, p. 1)8. Mức 

tiêu thụ gỗ trong nội địa trên một đầu người  đã 

tăng từ 40,3 m3/ 1.000 người trong năm 1971 lên 

86,76 m3/ 1.000 người vào năm 1987 (Kir, 1989, 

p. 23). Việc sản xuất dầu cọ (chuyển đổi đất rừng 

tự nhiên thành những trang trại trồng cọ) đã tăng 

gấp 10 lần,  từ 397.000 tấn vào năm 1975 lên 

hơn 4.000.000 tấn vào năm 1994 (Larson, 1996, 

p. 32). Những tỷ lệ phát triển này đã vượt xa tỷ lệ 

gia tăng dân số ở nông thôn hàng năm, trung 

bình từ 2-3% ở Indonesia vào những năm 1970 

và 1980. 

                                                      
8 Số liệu chính thức của chínhphủ nói rằng 1996/ 1997 
tỷ lệ đốn gỗ đã giảm còn khoảng 20,7 triệu m3 
(Dephut, 1997, p.3c), nhưng người ta biết rằng tỷ lệ 
đốn gỗ thực sự ( bao gồm cả đốn gỗ hợp pháp và bất 
hợp pháp) vượt xa con số tính toán chính thức 

Sự gia tăng nhanh chóng trong việc xuất 

khẩu, tiêu thụ và sản xuất tính trên đầu người ở 

ngoài đảo đã làm xói mòn mối quan hệ đơn điệu 

được thừa nhận giữa mật độ dân số và sự mất đi 

của độ che phủ rừng trong một loạt những lý do 

liên quan tới “ thuyết Man-tuýt mới” . 

Có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng dân số 

nông thôn có thể ổn định hay giảm ở Indonesia, 

song sức ép đối với những cánh rừng còn lại vẫn 

gia tăng, như là kết quả của sự phát triển định 

hướng xuất khẩu và thâm canh tăng vụ. 

ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp của việc 

trồng trọt, đào mỏ và khai thác gỗ 

“Thuyết Man-tuýt mới”  thừa nhận rằng số 

lượng những người canh tác nương rẫy và việc 

giảm thời gian bỏ hoá đất trong canh tác nương 

rẫy là những nguyên nhân chính dẫn tới sự mất 

đi độ che phủ của rừng. Đây là giả thuyết quan 

trọng của hai nghiên cứu về lĩnh vực rừng của 

Indonesia do Ngân hàng Thế giới (1990) và GOI/ 

FAO (1990) thực hiện. Rõ ràng thời gian bỏ hoá 

ngắn của những người canh tác nương rẫy là một 

sức ép đối với những cánh rừng còn lại, nhưng 

không có nghĩa đây là nguyên nhân duy nhất gây 

ra phá rừng mà cần kiểm chứng. Có một việc làm 

cấp thiết là nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp và 

gián tiếp của việc trồng trọt, đào mỏ và khai thác 

gỗ.  

Hệ thống canh tác của các chủ đất nhỏ được 

xem như độc lập nhưng lại là một trong số những 

mô hình có hoạt động kinh tế tác động qua lại. 

Ví dụ, rõ ràng việc rút ngắn thời gian bỏ hoá 

trong canh tác nương rẫy không phải chỉ do hậu 

quả của sức ép về dân số mà còn là việc mở rộng 

nhu cầu đối với đất để trồng cây mùa vụ (không 

chỉ có trồng cọ), cây lấy gỗ và đào mỏ ở các 

vùng phụ cận của các cộng đồng làm nông 

nghiệp. 

Những lời giải thích cho “ thuyết Man-tuýt 

mới”  công nhận rằng chỉ có các chủ đất nhỏ có 

vai trò đặc biệt có ý  nghĩa đối với việc phá rừng, 

nhưng điều này còn cách xa sự thật. Chính phủ 

đã phân 35 triệu ha trong số 100 triệu ha vẫn còn 

độ che phủ rừng của Indonesia như là “ rừng đổi 

chỗ” . Theo nghị định của chính phủ thì những 

vùng đất này có thể được chuyển đổi sử  dụng 

cho mục đích phi rừng, phần lớn số đất đó được 
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chuyển sang trồng cây mùa vụ hay cây lấy gỗ. 

Theo thông lệ thì người ta lờ việc phá rừng theo 

cách này ở Indonesia vì nó dường như là cần 

thiết cho sự phát triển kinh tế, nhưng những hành 

vi phá rừng thì như nhau. 

Nguyên nhân trực tiếp  khác của việc chuyển 

đổi rừng là do nhu cầu ngày càng gia tăng đối 

với việc tiếp cận lớp khoáng sản trầm tích nằm 

sâu trong lòng đất rừng. Các nguồn khoáng sản 

nằm trong những cánh rừng ở Indonesia rất lớn, 

bao gồm than (204 triệu tấn, chiếm 6,7% dự trữ 

quốc gia), quặng sắt (370 triệu tấn và chiếm 51% 

dự trữ quốc gia), và nikel (375 triệu tấn và 71% 

dự trữ quốc gia) (Amelung & Diel, 1992, p. 101). 

Nếu chúng ta xác định “phá rừng”   như là 

một sự di chuyển độ che phủ rừng lâu dài và 

hoàn chỉnh, thì vai trò trực tiếp của việc đốn gỗ 

được cho rằng chỉ chiếm khoảng 10% tổng tỷ lệ 

phá rừng 9. ảnh hưởng của việc phá rừng do đốn 

gỗ là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm rừng 

(như mất đi các dịch vụ sinh thái của rừng) và 

những ảnh hưởng gián tiếp quan trọng khác. Như 

đã đề cập từ đầu, những con đường khai thác gỗ 

đã tạo cơ hội cho sự xâm lấn của đất nông 

nghiệp và sự mở rộng về rừng (54 triệu ha) có 

thể đã hạn chế việc phá rừng để có đất mới  cho  

thâm canh. Thêm vào đó, điều quan trọng là việc 

chỉ ra một số vùng đất có sản phẩm rừng đã được 

tái phân loại như là đất rừng chuyển đổi - được 

phán xét là cần thiết cho sự phát triển nông 

nghiệp - và việc khai thác gỗ có tính chất huỷ 

diệt đã làm giảm chất lượng đất và các nguồn lợi 

tự nhiên. Mặt khác, việc đốn gỗ đã tạo thành 

những lá thiếc khô và điều này góp phần làm nên 

những đám cháy rừng trong những năm gần đây. 

Tóm tắt và sự hàm ý về mặt chính sách 

Nhìn từ khía cạnh “ thuyết Man-tuýt mới”  đối 

với việc phá rừng ở Indonesia, đã chỉ ra một thực 

tế là có mối quan hệ về mặt lịch sử giữa sự gia 

tăng dân số và sự biến  mất của những cánh rừng 

trong những vùng rộng lớn của đất nước. Dù sao, 

mối tương quan giữa hai hiện tượng này làm cho 

chúng ta nghĩ rằng dân số chỉ là một biến số có ý 

nghĩa ảnh hưởng tới những cánh rừng nhưng đây 

chỉ là một hiện tượng mà chưa có sự chứng minh. 

                                                      
9 Ví dụ, theo World Bank ( 1994,p.52), hàng năm có 
80.000 trong số 90.000 ha rừng bị phá là do đốn gỗ. 

Bằng chứng được thể hiện trong bài báo này 

là dân số được xem như là một biến số trung gian 

bị ảnh hưởng bởi các biến số khác chứ không chỉ 

đơn thuần là một biến số độc lập và có ảnh 

hưởng tới số phận của rừng. Một lập luận đáng 

tin cậy trong việc hỗ trợ của “ thuyết phi Man-

tuýt”  có thể được xây dựng dựa trên cơ sở của lý 

thuyết và bằng chứng có sẵn10. Chúng ta đều thấy 

rằng: (a) Có một sự suy giảm mạnh về tỷ lệ gia 

tăng dân số của dân số nông thôn ở một số nơi 

không phù hợp với sự suy giảm về tỷ lệ độ che 

phủ rừng và phá rừng; (b) Người dân đã chuyển 

đến sống tại những vùng ở ven rừng không chỉ 

do sức ép về dân số mà còn do các yếu tố phi dân 

số “đẩy”  đi, như việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp và sự thay đổi về kỹ thuật ở Java, thất bại 

trong cuộc di cư trong những đảo ngoài khơi; (c) 

Người dân chuyển đến những vùng rừng không 

chỉ vì các yếu tố “kéo” , như là xây dựng đường, 

những lợi ích về cơ sở hạ tầng được đưa ra ở 

trong các chương trình di trú chính thức  và 

những cơ hội việc làm hấp dẫn; (d) Sức ép về 

rừng có nguồn gốc không chỉ từ việc phát quang 

rừng để lấy đất nông nghiệp của các chủ đất nhỏ  

mà còn do nhu cầu trong nước và quốc tế tính 

trên đầu người đang tăng lên đối với các sản 

phẩm về rừng ở đất rừng; (e) Có những sức ép 

đáng lưu ý đối với rừng bắt nguồn từ ảnh hưởng 

trực tiếp và gián tiếp của việc phát triển cây 

trồng, đào mỏ và khai thác gỗ... 

Những phát hiện này có ý nghĩa rất lớn đối 

với chính sách của chính phủ, nó gợi ý cần quan 

tâm lớn hơn đối với các cơ chế kinh tế vĩ mô (ví 

dụ như tỷ giá hối đoái, tín dụng và trợ cấp,...), 

lập kế hoạch sử dụng đất, các chủ sở hữu (chủ sở 

hữu nông trường, công ty đào mỏ, công ty giấy 

và những cuộc chuyển nhượng gỗ), nếu mục đích 

của việc cải thiện sự quản lý và bảo tồn những 

cánh rừng còn lại là giữ gìn một cách cẩn thận. 

Khủng hoảng kinh tế vào những năm 1997-

1999 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kết luận 

này. Những yếu tố phi kinh tế nhất định có ảnh 

hưởng lớn hơn bao giờ hết. Sự giảm giá tiền tệ 

                                                      
10 Không có  một lập luận thuyết phục về mặt thống 
kê được đưa ra để giải thích cho những nguyên nhân 
của việc phá rừng ở Indonesia cho đến khi những số 
liệu vệ độ che phủ của rừng thay đổi ( ví dụ, biến số 
phụ thuộc) là phù hợp (Suderlin & Resosudarmo, 
1996) 
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mạnh mẽ (khoảng 60%) đã làm mở rộng sự xuất 

khẩu nông nghiệp và những hoạt động đào mỏ vì 

những hoạt động này mang lại đô la Mỹ, trong 

khi chi phí cho đầu vào lại được chi trả bằng nội 

tệ. Ví dụ, những vùng đất trồng cọ lấy dầu và cây 

coca đã được mở rộng vào năm 1998 nhờ việc 

làm giảm độ che phủ của rừng. 

Rất may, trong những năm gần đây người ta 

đã nhận thức được tầm quan trọng của những 

nguồn gốc phi dân số trong việc phá huỷ rừng và 

xuống cấp của rừng ở mức độ chính sách. Vào 

giữa những năm 1990, Bộ Lâm nghiệp từ chối 

việc xem xét lại giấy phép cho phép khai thác số 

175 - đó là loại giấy phép đã không đáp ứng 

được những tiêu chuẩn quản lý. Vào tháng 10 

năm 1997, Bộ Lâm nghiệp đã thu hồi giấy phép 

của 29 đồn điền  và những công ty gỗ bị buộc tội 

là đã sử dụng lửa trái phép để làm quang đất. 

Mặc dù đã có những thay đổi tích cực, nhưng 

còn lâu mới đạt được tốc độ và phạm vi thay đổi 

cần thiết nếu sự phá huỷ trên qui mô lớn đối với 

những cánh rừng còn lại không được ngăn ngừa. 

Tóm lại, chúng tôi thấy có hai vấn đề cấp 

thiết cần quan tâm. Trước hết là sự liên quan tới 

các chủ đất nhỏ ở các đảo ngoài khơi: cần thấy 

rằng, những hình thức bỏ hoá trong canh tác 

nương rẫy phù hợp với các mục tiêu bảo tồn lâu 

dài và cải thiện sự quản lý các khu rừng tự nhiên, 

vì thế những hình thức này nên được ủng hộ. Thứ 

hai, chính phủ phải nắm lấy toàn bộ giá trị của 

những cánh rừng còn lại để duy trì dịch vụ về 

môi trường sống còn của quốc gia, nguồn sống 

của người dân địa phương, nguồn ngoại tệ và 

công ăn việc làm lâu dài, và để định giá những 

lợi ích đó trong dòng của sự phát triển  - vốn dễ 

làm xói mòn khả năng duy trì những lợi ích đó. 

Đặng Minh Ngọc dịch 

Vương Xuân Tình hiệu đính 
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